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Đặc điểm hoạt động

Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Trường Học Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Sách và Thiết bị Trường Học Hà Tĩnh theo Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2004 của Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh. Công ty là đơn vị  hạch toán độc lập, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 28.03.000151 ngày 12 tháng 11 năm 2004 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Tĩnh, Luật  Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan. Từ khi thành lập đến nay Công ty đã 05 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần thay đổi gần nhất vào ngày 18/06/2009. Cổ phiếu của công tychÝnh thức được giao dịch tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 22/2/2008. 
Ngành nghề kinh doanh chÝnh

· Kinh doanh sách giáo dục, sách giáo khoa, tạp chí, bản đồ, giấy viết, các loại văn phòng phẩm, ấn phẩm;

· Sản xuất liên doanh, liên kết các loại thiết bị trường học;

· In ấn các tài liệu, hồ sơ, sổ sách phục vụ ngành giáo dục;

· Mua bán, ký gửi hàng hóa, môi giới thương mại;

· Kinh doanh du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát;

· Liên kết đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về các lĩnh vực: Thư viện, thiết bị trường học, quản trị kinh doanh, tài chính kế toán, tin học, ngoại ngữ;

· Đào tạo nghiệp vụ giám đốc chuyên nghiệp;

· Đào tạo, tư vấn pháp lý các lĩnh vực: An toàn lao động, dịch vụ thuế, dạy nghề kỹ thuật tổng hợp;

· Kinh doanh địa ốc văn phòng;

· Tư vấn du học.
· Kinh doanh dịch vụ trường học .
Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

· Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

· Báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán được lập và ghi sổ bằng Đồng Việt Nam (VND).

Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

· Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006, hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định về sửa đổi, bổ sung có liên quan của Bộ Tài chính.

· Báo cáo tài chính được lập phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam.

· Hình thức Kế toán: Nhật ký chung.

Các chính sách kế toán áp dụng 


Sau đây là tóm tắt những chính sách kế toán chủ yếu được Công ty sử dụng để lập Báo cáo tài chính:
4.1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền

Tiền bao gồm: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển.


Tất cả các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đều được ghi nhận như khoản tương đương tiền.
   4.2. Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ

Việt Nam công bố trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh. Các tài khoản có số dư ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt nam theo tỷ giá trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán. 

Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ của các khoản nợ dài hạn được phản ánh vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ của tiền mặt , tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ ngắn hạn thì để lại Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt nam  theo tỷ giá do Ngân hàng số dư trên báo cáo tài chính, đầu năm sau ghi bút toán ngược lại để xoá số dư. 

4.3. Các khoản phải thu 

               Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác.


Dự phòng nợ phải thu khó đßi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo Thông tư số 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006 của Bộ Tài Chính.

    4.4  Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho



Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền và hạch toán kế toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo Thông tư số 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006 của Bộ Tài chính. 
   4.5. Các khoản đầu tư tài chính 

 Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh và các khoản đầu tư tài chính khác được ghi nhận theo giá gốc.

Dự phòng được thành lập cho các khoản giảm giá đầu tư nếu phát sinh tại ngày kết thức niên độ kế toán . Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ tài chính 

    4.6. Tài sản cố địn hữu hình 
               Nguyên giá


Tài sản cố định được phản ảnh theo nguyên giá và khấu hao lũy kế.
Nguyên giá bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí mà  Công ty bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản cố định đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thoả mãn điều kiện làm tăng, được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khấu hao

Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng, dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản. Mức khấu hao phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ/BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính. 
Loại tài sản





Thời gian khấu hao (năm)
· Nhà cửa, vật kiến trúc 

8 – 50
· Máy móc thiết bị

3 – 10
· Phương tiện truyền tải, truyền dẫn 
6-10 

· Thiết bị dụng cụ quản lý
  3 – 8

     4.7. Tài sản cố định vô hình

           Quyền sử dụng đất

          Quyền sử dụng đất được ghi nhận là tài sản cố định vô hình khi Công ty được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 Quyền sử dụng đất không có thời hạn xác định được phản ánh theo nguyên giá và không tính khấu hao. Quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ( Thời hạn thuê) được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao luỹ kế. Mức khấu hao tuỳ thuộc vào thời gian thuê đất. Quyền sử dụng đất tại Thạch Quý thời hạn sử dụng trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 50 năm.

Loại tài sản                                                                Thời gian khấu hao (năm)

Quyền sử dụng đất có thời hạn                                       50

Các tài sản cố định vô hình khác

Các tài sản cố định vô hình khác được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao luỹ kế
Khấu hao của tài sản cố định vô hình được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản. Tỷ lệ khấu hao phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài Chính.

Loại tài sản                                                                       Thời gian khấu hao ( năm)

Phần mềm máy tính                                                                            3
4.8.Chi phí trả trước dài hạn
     Chi phí trả trước dài hạn phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán. Chi phí trả trước dài hạn được phân bổ trong khoảng thời gian mà lợi ích kinh tế được dự kiến tạo ra.

4.9. Các khoản phải trả và chi phí trích trước
Các khoản phải trả và chi phí trích trước được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hoá và dịch vụ đã được nhận, không phụ thuộc và việc Công ty đã nhận được hoá đơn của nhà cung cấp hay chưa
4.10. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được dùng đẻ chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc. Mức trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm là từ 1% đến 3% quỹ lương cơ sở đóng bảo hiểm xã hội và được hạch toán vào chi phí trong kỳ. Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trợ cấp thì phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí. 

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được Công ty trích lập theo quy định tại Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003 của Bộ Tài Chính.

4.11. Chi phí vay

Chi phí đi vay trong giai đoạn đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản dở dang được tính vào gía trị của tài sản đó. Khi công trình hoàn thành thì chi phí đi vay được tính vào chi phí tài chính trong kỳ. 
Tất cả các chi phí đi vay khác được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ phát sinh

4.12. Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận thuần sau thuế được chia cho các cổ đông sau khi được các cổ đông thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên và sau khi trích lập các quỹ theo Điều lệ của Công tỵ, và các quy định pháp lý của Việt Nam

4.13. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có khả năng thu được các lợi ích kinh tế và có thể xác định được một cách chắc chắn, đồng thời thoả mãn các điểu kiện sau: 

· Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi những rủi ro đáng kể và quyền sở hữu về sản phẩm được chuyển giao cho người mua và không còn khả năng đáng kể nào làm thay đổi quyết định của hai bên về giá bán hoặc khả năng trả lại.

· Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận  khi đã hoàn thành dịch vụ. Trường hợp được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được ghi nhận căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày kết thúc năm tài chính
Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi doanh thu được xác định tương đối chắc chắn và có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó.

· Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế .

· Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

4.14. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích báo cáo tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận  khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại được tính theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được xem xét lại vào ngày kết thúc kỳ kế toán và phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng.

4.15. Chính sách thuế và các lệ phí nộp Ngân sách mà công ty đang áp dụng
· Thuế Giá trị gia tăng:

· Đối với sách giáo khoa và sách tham khảo bổ trợ cho sách giáo khoa: Thuộc đối tượng không chịu thuế.

· Đối với hoạt động bán thiết bị văn phòng, từ điển: Áp dụng mức thuế suất là 5%

· Đối với hoạt động bán thiết bị tài liệu khác như văn phòng phẩm và một số thiết bị…: Áp dụng mức thuế suất là 10%.

· Thuế thu nhập doanh nghiệp: Áp dụng mức thuế suất là 25%

· Đối với dự án Đầu tư xây dựng kho và nhà xưởng sản xuất thiết bị giáo dục và đồ chơi trẻ em được ưu đãi theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số GCN/UB-CN năm 2005 do UBND Tỉnh Hà Tĩnh cấp. Theo đó, dự án được miễn thuế  Thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm và giảm 50% số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 5 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế. Năm 2007 là năm đầu tiên dự án có thu nhập chịu thuế, do đó dự án được miễn thuế 2 năm (2007-2008) và giảm 50% trong 5 năm tiếp theo (2009-2013)

· Đối với dụ án Xây dựng trường Mầm Non Hoa Sen  được ưu đãi theo Giấy chứng nhận đầu tư số 28121000031 ngày 10/11/2008 do UBND Tỉnh Hà Tĩnh cấp. Theo đó, dự án này được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động. Dự án được miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm và giảm 50% số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 5 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế. Năm 2009 là năm đầu tiên dự án có thu nhập chịu thuế, do đó dự án được miễn thuế 4 năm (2009-2012) và giảm 50% trong 5 năm tiếp theo (2013-2017)

· Các loại Thuế khác và Lệ phí nộp theo quy định hiện hành
4.16. Các bên liên quan


Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định về các chính sách tàI chính và hoạt động.

5.Tiền  
	 
	  31/03/2010
	  31/12/2009
	

	 
	 VND 
	 VND 
	

	 
	 
	 
	

	 Tiền mặt 
	76.650.509
	53.749.960
	

	 Tiền gửi ngân hàng 
	29.590.747
	4.820.385.706
	

	 
	
	
	

	 Cộng  
	106.241.256
	4.874.135.666
	


6. Các khỏan đầu tư tài chính ngắn hạn                                                    31/3/2010                         31/12/2009                            
           Cho cán bộ công nhân viên vay                                         6.413.140.500                     547.560.500

  Cộng:                                                                                           6.413.140.500                    547.560.500                  
7.Các khoản phải thu khác:                                                        31/3/2010                           31/12/2009                       
Phải thu khác  

- Phải thu Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam                            114.831.000                            114.831.000                        
 - Các khoản phải thu khác                                                       311.963.884                             71.000.628                          

Cộng:                                                                                       426.794.884                            185.831.628                                       
8.Hàng tồn kho:
	 
	  31/3/2010
	  31/12/2009
	

	 
	 VND 
	 VND 
	

	 
	 
	 
	 

	 Nguyên liệu, vật liệu 
	1.343.539.754
	958.004.463
	

	 Thành phẩm 
	438.050.688
	327.257.190
	

	 Hàng hóa 
	4.098.690.825
	3.469.419.891
	

	 Công cụ dụng cụ 
	782.000
	
	

	 Cộng 
	5.881.063.267
	4.754.681.544
	


9.    Chi phi trả trước ngắn hạn                                                       31/3/2010                                      31/12/2009                      

Bảo hiểm xe « t«                                                                      9.758.000                                     18.373.448         
               Chi phí khác                                                                          516.231.303
                Cộng :                                                                                  525.989.303                                     18.373.448

10. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước                                 31/3/2010                              31/12/2009                         
Thuế TNDN nộp thừa                                                                                                                                    
Thuế GTGT nộp thừa                                                                            126.458.893  
Cộng:                                                                                                      126.458.893                                 

11. TÀI sản ngắn hạn khác                                                                          31/03/2010                           31/12/2009
Tạm ứng                                                                                                       369.562.500                         250.382.389                        

TÀI sản thiếu chờ xử lý                                                                                                                               274.781.129
Cộng :                                                                                                          369.562.500                           525.163.518                      
12.Tài sản cố định hữu hình
	
	Nhà cửa,
	Máy móc
	P.tiện vận tải
	Thiết bị
	Cộng

	
	vật kiến trúc
	thiết bị
	truyền dẫn
	Dụng cụ , quản lý
	

	
	VND
	VND
	VND
	VN§
	VND

	Nguyên giá
	 
	 
	 
	 
	 

	Số đầu năm
	7.747.751.731
	1.968.268.656
	1.859.924.682
	71.665.671
	11.647.610.740

	Tăng trong n¨m
	11.045.416.736
	16.500.000
	
	
	11.086.033.736

	Giảm trong n¨m
	 
	12.113.425
	
	
	12.113.425

	Số cuối n¨m
	18.793.168.467
	1.972.655.231
	1.859.924.682
	71.665.671
	22.697.414.051

	
	
	
	
	
	

	Khấu hao
	 
	 
	 
	 
	 

	Số đầu năm
	1.269.093.035
	607.091.464
	561.744.789
	7.153.180
	2.445.082.468

	Tăng trong n¨m
	59.935.365
	28.297.919
	15.099.077
	895.821
	104.228.182

	Giảm trong n¨m
	
	1.135.633
	
	
	1.135.633

	Số cuối n¨m
	1.329.028.400
	634.253.750
	576.843.866
	8.049.001
	2.548.175.017

	 
	
	
	
	
	

	Giá trị còn lại
	 
	 
	 
	 
	 

	Số đầu n¨m
	6.478.658.696
	1.361.177.192
	1.298.179.893
	64.512.491
	9.202.528.272

	Số cuối n¨m
	17.464.140.067
	1.338.401.481
	1.283.080.816
	63.616.670
	20.149.239.034


13.Tài sản cố định vô hình:

	 
	 Quyền sử dụng đất 
	 
	 Phần mềm kế toán 
	 
	 TSCĐ vô hình khác 
	 
	 Cộng
VNĐ 

	
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	Nguyên giá
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số đầu năm
	1.213.424.000
	
	52.000.000
	
	21.000.000
	
	1.286.424.000

	Tăng trong năm
	
	
	
	
	
	
	

	Giảm trong năm 
	
	
	
	
	
	
	

	Số cuối kỳ.
	1.213.424.000
	
	52.000.000
	
	21.000.000
	
	1.286.424.000

	 
	
	
	
	
	
	
	

	Khấu hao
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số đầu n¨m
	21.818.133
	
	52.000.000
	
	9.333.333
	
	79.584.631

	Tăng trong n¨m
	996.440
	
	
	
	700.000
	
	1.696.440

	Số cuối n¨m
	22.814.573
	
	52.000.000
	
	10.033.333
	
	81.281.071

	 
	
	
	
	
	
	
	

	Giá trị còn lại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số đầu quý
	1.191.605.867
	
	0
	
	11.666.667
	
	1.203.272.534

	Số cuối quý
	1.190.609.427
	
	0
	
	10.966.667
	
	1.190.609.427


14. Chí phí xây dựng cơ bản dỡ dang.                                                      Quý I /2010                      2009                                      

Công trình trường Mầm non Hoa Sen                                                                                             8.372.819.935                         
Công trình trường Cấp 3 MariQuy Ri                                                        24.117.000                         24.117.000                          
Chi phí khảo sát CS2                                                                                                                           
Cộng:                                                                                                      24.117.0000                    8.396.936.935                               

15.Chi phí trả trước dài hạn:

	 
	  31/03/2010
	 
	  31/12/2009
	
	

	 
	 VND 
	 
	 VND 
	
	

	
	
	
	
	
	

	 Chi phí CCDC chờ phân bổ 
	1.354.007.640
	
	1.419.688.660
	
	

	Chi phí trả trước dàI hạn khác
	881.498.239
	
	606.359.172
	
	

	 Cộng 
	2.235.505.879
	 
	2.026.047.832
	
	


16.Vay và nợ ngắn hạn:

	 .
	  31/3/2010
	  31/12/2009
	
	

	 
	 VND 
	 VND 
	
	

	 Vay ngắn hạn
	 
	 
	
	

	     - Vay ngắn hạn Công ty ty CP TC Thiên hoá 
	0
	3.200.000.000
	
	

	    -   Ngân hàng Ngoại thương Hà Tĩnh 
	2.292.395.010
	2.442.058.526
	
	

	    -  Vay  khác 
	20.000.000
	20.000.000
	
	

	  Nợ dàI hạn đến hạn trả
	927.000.000
	1.236.000.000
	
	

	    - Vay Ngân hàng Ngoại Thương Hà Tĩnh 
	927.000.000
	1.236.000.000
	
	

	 Cộng  
	3.239.395.010
	6.898.058.526
	
	


17. Thuế và các khỏan phải nộp Nhà nước                                                    31/3/2010                     31/12/2009                    
               Thuế GTGT đầu ra                                                                            78.704.978                   103.352.422.                                    
                Thuế Thu nhập doanh nghiệp                                                        217.189.472                    213.138.744                     


Thuế thu nhập cá nhân                                                                       4.049.000                           224.000
                             Cộng                                                                                 299.943.450                    316.715.166                                         

18. Các kháan Phải trả, phải nộp khác
	 
	  31/12/2009
	  31/12/2008

	 
	 VND 
	 VND 

	 
	 
	 

	Kinh phí công đoàn
	35.594.317
	63.094.317

	Tiền cổ tức phải trả 
	183.600.000
	183.600.000

	Các khoản phải trả, phải nộp khác
	1.979.496.263
	3.500.973.002

	- Nhận tiền góp vốn 
	
	1.403.600.000

	
	
	

	Cộng 
	2.198.690.580
	3.747.667.319

	
	
	


19. Vay và nợ dài hạn:

	 
	  31/03/2010
	  31/12/2009
	

	 
	 VND 
	 VND 
	

	 
	 
	 
	

	 Vay dài hạn  
	
	8.350.792.068
	

	- Ngân hàng ngoại thương Hà Tĩnh
	7.350.792.068
	7.350.792.068
	

	- Vay NXBGD
	0
	1.000.000.000
	

	
	
	
	

	 Cộng  
	7.350.792.068
	8.530.792.068
	


 20.Vốn chủ sở hữu 
20.1 Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu 

	 
	 Vốn góp 
	Thặng dư
	 Vốn khác của  
	 Quỹ Đầu tư phát triển 
	 Quỹ dự phòng 
	 LN sau thuế chưa phân phối 

	 
	
	vốn cổ
	 chủ sở hữu  
	
	 Tài chính 
	

	 
	 VND 
	phần
	 VND 
	 VND 
	 
	 VND 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	Số dư tại 31/12/2009
	11.973.180.000
	
	137.870.381
	626.895.151
	167.025.800
	376.754.500

	
	
	
	
	
	
	

	Tăng trong kỳ
	10.337.400.000
	
	
	
	
	12.152.188

	Giảm trong kú
	
	
	
	
	
	359.195.400

	Số dư tại 31/03/2010
	22.310.580.000
	
	137.870.381
	626.895.151
	167.025.800
	29.711.287


      20.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu 

	 
	31/03/2010
	31/12/2009
	

	 
	 VND 
	 VND 
	

	 Vốn của NXBGD
	   8.924.230.000
	    5.100.000.000 
	

	 Vốn đầu tư của Nhà nước  
	    1.147.500.000 
	    1.147.500.000 
	

	 Vốn góp (cổ dông) 
	12.238.850.000
	   5.725.680.000
	

	 
	 
	 
	

	 Cộng 
	22.310.580.000
	   11.973.180.000
	


     20.3. Cổ phiếu 

	
	31/03/2010
	
	31/12/2009
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Số lượng cổ phiếu được phép phát hành
	22.310.580
	
	1.197.318
	

	Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ
	
	
	
	

	- Cổ phiếu thường
	22.310.580
	
	1.197.318
	

	- Cổ phiếu ưu đãi
	
	
	
	

	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
	22.310.580
	
	1.197.318
	

	- Cổ phiếu thường
	22.310.580
	
	1.197.318
	

	* Mệnh giá cổ phiếu (ĐVT: đồng)
	10.000
	
	10.000
	


20.4 Lợi nhuận chưa phân phối                                                                          Quý I/2010                  Năm 2009                                                     

Lợi nhuận năm trước chuyển sang                                                                      376.754.499                              
Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN                                                                           12.152.188                 1.069.907.096                  
Các khoản giảm lợi nhuận sau thuế                                                                                                             693.152.595                 
 - Trích quỹ dự phòng tàI chính                                                                                                                   
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi                                                                                                                   214.225.395                   
- Trích quỹ đầu tư phát triển                                                                                                                         
- Trả cổ tức                                                                                                         359.195.400                       478.927.200                 
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối                                                                      29.711.287                       376.754.500

21. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

	 
	 31/03/2010 
	 31/12/2009 
	
	

	 
	 VND 
	 VND 
	
	

	 
	
	
	
	

	   - Tổng doanh thu
	3.163.181.303
	42.795.188.977
	
	

	- Các khoản giảm trừ doanh thu
	80.590.030
	3.394.536.321
	
	

	      + Chiết khấu thương mại, hàng trả lại 
	70.572.350
	3.191.229.027
	
	

	      + Hàng trả lại 
	10.017.680
	203.307.294
	
	

	     - Doanh thu thuần

           Trong đódoanh thu Mầm non

	3.082.591.273
714.420.500
	39.400.652.656

1.331.435.400
	
	


22. Giá vốn hàng bán

	
	31/03/2010
	31/12/2009
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Giá vốn hàng bán
	1.906.787.172
	32.204.509.749
	
	

	
	
	
	
	

	Cộng
	1.906.787.172
	32.204.509.749
	
	


23. Doanh thu hoạt động tài chính

	
	31/03/2010
	31/12/2009
	

	
	
	
	

	Chiết khấu thanh toán  
	
	349.465.368
	

	Lãi tiền gửi, cho vay 
	180.571.670
	155.794.768
	

	
	
	
	

	Cộng:
	180.571.670
	505.260.136
	


24. Chi phí tài chính

	
	31/03/2010
	31/12/2009
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Lãi tiÒn vay
	167.726.778
	540.416.271
	
	

	Chiết khấu thanh toán 
	
	46.475.856
	
	

	Cộng
	167.726.778
	586.892.127
	
	


25. Thu nhập khác
	
	 31/03/2010 
	 31/12/2009 
	
	

	
	 VND 
	 VND 
	
	

	 Tiền thu từ đào tạo 
	
	
	
	

	Thu từ điều chỉnh chi phí năm trước trích thừa
	
	92.361.821
	
	

	Thu tiền thanh lý
	
	1.429.139
	
	

	Các khoản thu nhập khác
	9.821.100
	35.102.393
	
	

	
	9.821.100
	128.187.833
	
	


26. Chi  phí khác

	
	 31/03/2010 
	 31/12/2009 
	
	

	
	 VND 
	 VND 
	
	

	Thanh lý sách củ  
	
	25.448.223
	
	

	 Chi phí lớp thư viện  
	
	
	
	

	Truy  thu thuế TNDN
	
	39.608.795
	
	

	Các khoản chi phí khác
	
	12.895.181
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	0
	77.952.199
	
	


27. Chi phí thuế Thu nhập DN hiện hành và lợi nhuận sau thuế TNDN           Quý I năm 2010             Năm 2009                                                                                                             

I. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế                                                           16.202.917                 1.299.805.788                 
1. Hoạt động sản xuất đồ chơI trẻ em                                                               9.979.765                     104.437.216                   
2. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính                                                            6.223.152                   586.663.306                
3. Thu nhập khác                                                                                                                                   608.705.266

II. Điều chỉnh các khoản thu nhập chịu thuế                                                                                     92.138.654                    
Điều chỉnh các tăng( chi phí không hợp lệ)                                                                                              92.138.654                     
1. Hoạt động sản xuất đồ chơI trẻ em                                                          -                                      
2. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính                                                                                                 92.138.654                    
3. Hoạt động khác                                                                                  -                                          
III. Tổng thu nhập chịu thuế                                                                                                            1.391.944.442               
1. Hoạt động sản xuất đồ chơI trẻ em                                                                                                    104.437.216                 
2. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính                                                                                               678.801.960              
a. Hoạt động kinh doanh được ưu đãI                                                                                                    652.782.940             
b. Hoạt động KD trường mầm non ( Miễn thuế 100%)                                                                            26.019.020

3. Hoạt động khác                                                                                                                                  608.705.266

IV Thuế thu nhập DN theo quy định                                                     4.050.729                            341.481.355               
1. Hoạt động sản xuất đồ chơi trẻ em                                                      2.494.941                               26.109.304                   
2. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính                                                  1.555.788                            163.195.735                
3. Hoạt động khác                                                                                                                                 152.176.317

V. Thuế thu nhập Dn được miễn, giảm                                                                                              111.582.663                 
1. Hoạt động sản xuất đồ chơI trẻ em                                                                                                     16.971.048                  
- Thuế suất được ưu đãI đầu tư 100%                                                                                               
- Thuế suất được ưu đãI đầu tư giảm 50%                                                                                               13.054.652                       
- Thuế TNDN được giảm 30%                                                                                                                    3.916.396                        
2. Hoạt động kinh doanh chính                                                                                                                 48.958.720                  
- Thuế suất được ưu đãI  đầu tư giảm 100%                                                                                                
- Thuế TNDN được gảim 50%                                                                                                            
- Thuế TNDN được giảm 30%                                                                                                                 48.958.720                    
3. Hoạt động khác                                                                                                                                   45.652.895

VI. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành                                                            4.050.729               229.898.692                 
1. Hoạt động sản xuất đồ chơI                                                                               2.494.941                   9.138.256                               
2. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính                                                                1.555.788               114.237.014                  
3. Hoạt động khác                                                                                                                                  106.523.422                             
Lợi nhuận sau thuế TNDN                                                                                  12.152.188            1.069.907.096              
                                                                                                                               Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 04 năm 2010

                       Tổng giám đốc                                         Kế toán trưởng                     Kế toán lập biểu 

                               Hồ Gia Bảo                                            Nguyễn Thị Thu Hằng                       Hồ Thị Hà 
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